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TOM TAT

Nghién ctru dwoc tién hanh trén 50 Ion Piétrain khang stress (Piétrain RéHal) gém 15 lon 2 thang
tudi; 20 Ion 5,5 thang tudi; 5 dwc gidng va 10 lon nai nudi tai Xi nghiép Chan nudi Péng Hiép Hai
Phong nham xac dinh cac chi tiéu huyét hoc va bién déng cta cac chi tiéu nay theo cac nhém lon (2
thang tuéi; 5,5 thang tuéi, dwc giéng va nai). Cac chi tiéu huyét hoc cua Ign Piétrain khang stress cé
s sai khac giira cac nhém lon ngoai trir chi tiéu sé lwong héng cau, huyét sac td, bach cau ai toan,
ai kiém, lwong huyét sic t6, protein tdng s6 va ham lwong dwong huyét. Cac gia tri nay nam trong
gi¢i han sinh ly caa loon khoé manh binh thwéong. Ban lon Piétrain khang stress tirng bwéc thich nghi
vé&i diéu kién chian nuéi tai Hai Phong, Viét Nam.

Tir khéa: Chi tiéu huyét hoc, Piétrain khang stress, Viét Nam.

SUMMARY

This study was carried out on 50 stress negative Piétrain pigs (Pietrain ReHal): 15 pigs at 2
months of age, 20 pig at 5.5 months of age, 5 boars and 10 sows raised in the livestock farm of Dong
Hiep, Hai Phong in order to establish the hematological reference values and their variability
according to 4 groups of pigs (2 months, 5.5 months old, boar and sow). Significant group differences
were found in hematological parameters except red cells, hemoglobin, eosinophil, basophil, total
protein and sugar. These values were within the normal ranges generally accepted as reference
values for healthy pigs. Piétrain stress negatif pigs could gradually adapt to the animal production
condition in Hai Phong, Vietnam.

Key words: Hematological parameters, stress negative Piétrain, Vietnam.

1. DAT VAN DE

Lon Piétrain RéHal 1a dong Piétrain cai
tién khang stress dudc tao ra ti lai trd nguge
gitia cai lai F1(Piétrain x Large White) v6i
duc Piộtrain ¢4 diộn nhim tan dung cộc tat
cd cac uu diém cta Piétrain c6 dién, dong
thoi 1am giam ty 1& nhay cam véi stress va
cai thién pH sau khi giét thit (Leroy va cs.,
1999a, 1999b).

Dong lgn Piétrain khang stress thuin
ching d3 dugc nhap ti Vuong quéc Bi vé
Viét nam gém 6 lon duc va 13 lgn cai vao
cudi nam 2007 (P Diic Luc va cs., 2008).
Nhom tac gia da dé cap dén nguén goc, kha
ning ting trudng, kha ning thich nghi cta
dong lon nay trong diéu kién chén nudi tai
Viét Nam va khéng dinh dan lon phéat trién
tot trong thoi gian nudi hau bi trong diéu
kién chin nudi tai Hai Phong, Viét Nam.
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Chi tiéu huyét hoc cla lon Pietrain khang stress nuéi tai Xi nghiép chan nuéi Déng Hiép Hai Phong

MaAu 1a mét dich thé lién quan mat thiét
v6i moi o quan, bd phén trong co thé. Do dé,
vé mit bénh 1y mau khéng nhiing chiu anh
hudng ctua nhiing bénh 6 riéng cd quan tao
mAau ma con bi Anh hudng cta cta tac dong
ngoai canh bat 1gi va tat ca cac bénh 6 moi co
quan, t6 chic khac nhau trong co thé (Ho
Van Nam va cs., 1996).

Khi nghién ctu cac chi tiéu vé mau cua
lgn & cac nhém tudi khac nhau trong diéu
kién khi hau néng 4m nhiét déi, Aladi va cs.
(2008) khing dinh khong c6 su khac biét vé
chi tiéu huyét hoc gitia cac nhém tudi. Tuy
nhién, Friendship va cs. (1984) da xac dinh
cic gia tri tham chiéu huyét hoc cho lgn cai
sita, lon choai, lon nai hau bi va khing dinh
tudi 14 yéu té quan trong anh hudng dén mét
s0 chi tiéu.

Hién nay dan lgn Piétrain khang stress
dang dugc nhan gidng thuin chuing va tao
dan hat nhan tai Xi nghiép Chan nu6i Dong
Hiép Hai Phong, song cac chi tiéu vé huyét
hoc chua dugc dé cap dén. Nhiing két qua
nghién ciiu sé 1la nhiing di liéu vé huyét hoc
cta dan lgn Piétrain khang stress trong diéu
kién Viét Nam.

2. VAT LIEU VA PHUCONG PHAP
NGHIEN cUU

2.1. D6i tugng nghién ctiu

Nghién ctu dudc tién hanh trén dan lgn
Piétrain khang stress nuéi tai Xi nghiép
Chin nuoi Dong Hiép Hai Phong.

Cac chi tiéu huyét hoc duge phan tich
trén 50 lon Piétrain khang stress thuan
ching bao gém: lgn nai (10 con); lgn duc
giéng (5 con); lon 5,5 thang tudi (20 con) va
lon 2 thang tudi (15 con).

2.2. Pia diém nghién ciu

Phong thi nghiém B mén N¢i - Chén -
Dugc - Doc chat, Khoa Thu y, Truong Dai
hoc Néng nghiép Ha Néi va Xi nghiép Chan
nuo6i Pong Hiép Hai Phong.
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2.3. Noi dung va phuong phap nghién ciiu
Mot s6 chi tiéu sinh 1y, sinh héa mau (s6
lugng héng cau, s6 lugng bach cau, ty khéi,
huyét sic td, téc do huyét tram, stc khang,
cong thiic bach cau, thé tich héng ciu va
lugng huyét sic t6) dude phan tich bang may
huyét hoc 18 thong s6 - HemaScream 18.

Ham lugng protein téng s6 va céac tiéu
phén protein (albumin va globulin) dugc xac
dinh bang khic xa k& va dién di Protein
huyét thanh trén phién Acetatcellulo.

Ham lugng duong huyét va d6 du trii
kiém dudc xac dinh bing may glucometter
v61 phuong phap Nevodob.

So sanh su sai khéc giiia cac nhém bing
phép phan tich phuong sai trén phan mém
SAS 9.1 theo mé hinh sau:

yij=p+o;+g;

Trong do:
yij: gia tri quan sat thi j ctia chi tiéu
nghién ciiu 6 nhém i,

w: trung binh ctia chi tiéu nghién ctiu,

o;: Anh hudng ctia nhém i (hoic tinh biét i),

&;. sal s6 ngau nhién.

Cac tham s6 thong ké tinh toan bao
gdbm: dung lugng mau (n), trung binh (Mean)
va d6 léch chuén (SD). So sanh gia tri trung
binh theo cip bang phép so sanh Tukey.

3. KET QUA NGHIEN CUU

3.1. Mgt s6 chi tiéu huyét hoc cta lgn

Piétrain khang stress

Cac chi tiéu huyét hoc ctia lgn Piétrain
khang stress 2 thang tudi; 5,5 thang tudi,
nai va duc gidng dudc trinh bay d bang 1.

S6 lugng hong caAu trung binh & lgn 2
thang tudi; 5,5 thang tudi, lgn duc gidhg va
nai sinh san lan lugt 1a 6,52; 6,55; 5,79 va
6,00 trieu/mm?® mau (Bang 2). S6 lugng hong
cau khéng c6 su khéc biét gitia caAc nhém tudi
(P>0,05). O nhém tudi 2 va 5,5 thang, chi
tiéu nay cting khong c6 su sai khac gitia duc
va cai (Bang 3).



Bang 1. Chi tiéu huyét hoc ctia lgn Piétrain khang stress theo nhém tudi

Ch tia 2 thang tudi 5,5 thang tudi Buec gibng Nai sinh san
| tieu

n Mean SD n Mean SD n Mean SD n Mean SD
S Iwgng hong cau (10%/mm?) 15 6,52 0,98 20 6,55 0,72 5 579 0,37 10 6,00 0,75
S6 lwong bach cau (10/mm?) 15  16,47° 2,35 20  14,61° 1,54 5 17,68 1,58 10  17,99° 1,66
Ty khéi (%) 6 54,00 16,40 13 68,007 12,33 5 42,80° 11,97 10 50,80° 14,46
Huyét sic té (g%) 15 12,35 3,29 20 14,39 3,01 5 13,32 1,81 10 11,41 2,99
Téc dd huyét tram (mm)
15 phat 15 0,53 0,61 20 0,43° 0,59 5 2,80° 2,05 10 0,75 0,35
30 phut 15 1,10 0,76 20 0,85° 0,59 5 3,90° 3,32 10 1,35 0,58
45 phut 15 1,83 1,28 20 1,28° 0,80 5 5,60° 4,99 10 2,15 1,13
60 phut 15 2,57 2,24 20 1,68° 1,04 5  6,70° 5,81 10 3,40 2,46
Strc khang (% NacCl)
Téi da 6 0,45° 0,03 13 0,46° 0,02 5  040° 0,04 10  0,35° 0,03
Téi thiéu 6 0,68° 0,02 13 0,68° 0,02 5  0,65% 0,03 10 0,62° 0,05
Cong thirc bach cau (%)
Ai toan 15 2,93 0,96 20 3,50 1,32 5 3,00 1,73 10 2,50 1,27
Ai kiém 15 3,27 0,96 20 3,55 1,36 5 3,40 0,89 10 3,20 1,32
Trung tinh 15 42,00° 4,42 20 41,55 5,07 5 50,80 3,35 10  43,40° 5,48
Lam ba cau 15  4573° 6,03 20  45,30° 542 5 3880° 4,32 10  44,90° 5,51
DPon nhan Ion 15  6,13® 2,26 20 6,35° 2,08 5 4,00° 2,12 10  6,00® 2,79
Thé tich binh quan hdng cau (um®) 6 92,82® 31,10 13 106,36° 20,26 5 7452° 2257 10 86,04° 27,89
Lwong huyét séc td binh quan (Pg) 6 22,92 1,56 13 22,24 4,24 5 23,00 2,69 10 19,17 5,23

Trong cung hang, nhitng gia tri trung binh khong c6 chir cai chung nhau sai khac ¢ murc y nghia P < 0,05
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Chi tiéu huyét hoc cla lon Pietrain khang stress nuéi tai Xi nghiép chan nuéi Déng Hiép Hai Phong

S6 lugng bach cau & lgn 5,5 thang tudi c6
gia tri thap nhat (P<0,05), trong khi d6 6 3
nhém tu6i con lai khéng cé su sai khac
(P>0,05). S6 luong bach ciu cua lgn 2 thang
tudi, 5,5 thang tudi, duc giéng va nai lan lugt
la 16,47; 14,61; 17,68 va 17,99 nghin/mm
mau (Bang 2). D61 v6i ca hai tinh biét cai va
duc 6 2 va 5,5 thang tudi, s6 lugng bach cau
lan lugt 1a 16,73; 16,08 va 14,37; 14,86
nghin/mm?® mau. Lon nai Piétrain ciing c6 s6
lugng bach cau cao hon con duc tuy nhién su
sai khac khéng c6 ¥ nghia théng ké (P>0,05).
Ty khéi hong cau cé su khac biét giiia cac
nhém tudi (P<0,05). Gia tri nay cao nhat & lon
5,5 thang tudi (68,00), tiép dén 1a & lgn 2
thang tudi (54,00), nai (50,80) va thdp nhat &
duc giong (42,80%). Tinh biét khéng anh
huéng dén chi tiéu nay cta lon 6 2 va 5,5
thang tudi (P>0,05). Céc gié tri nay & lon cai
va duc 1a 47,00 va 68,00 d6i v6i 2 thang tudi
va 62,67 va 72,57 d6i véi 5,5 thang tudi
(Bang 3). Cac gia tri nay tuy chénh léch 16n,
nhung khéng c6 su khac biét c6 ¥ nghia thong
ké ¢6 thé do dung lugng mAu con han ché.
Cong thiic bach cau cta lgn Piétrain c6
su khac biét gitia cAc nhém ddi tuong. Bach
cAu trung tinh, 1am ba ciu va don nhan 16n
¢6 su khac biét ro rét gitia cac nhém (P<0,05)
nhung coéng thiic bach ciu ai toan va ai kiém
lai khong c6 su khac biét (P>0,05). Néu nhu
bach cdu trung tinh & duc giong dat gia tri
cao nhat thi cac gia tri 1am ba cidu va don
nhan 16n lai c6 gia tri thap nhat (Bang 2).
Huyét séc t6 khong c6 su khéc biét gitia
cac nhom va gifia cac tinh biét d61 véi lgn 2
va 5,5 thang tudi (P>0,05). Ham lugng
huyét séc t6 ciia 1on 2 thang tudi, 5,5 thang
tubi, duc gibng va nai lan lugt 1a 12,35;
14,39; 13,32 va 11,41 g% (Bang 2). Téc d6 huyét

trim c6 su khac biét gifia cdc nhém
(P<0,05) nhung khong c6 su khac biét gita
tinh biét d6i v6i lon 2 va 5,5 thang tudi
(P>0,05). O tit ca cac thoi diém, toc do huyét
tram cua duc gidng luén dat gia tri cao nhat
(2,8; 3,9; 5,6 va 6,7). Khong c6 su khac biét
vé toc do huyét tram giia 3 nhém 2,2; 5,5 va
nai 6 tit ca cac thoi diém.

Stic khang héng ciu t6i da va téi thiéu
c6 su khac biét gitia cac nhém (P<0,05). Stc
khang t61 da khong c6 su sai khac gitia 2
nhém 2 va 5,5 thang tudi (0,45 va 0,46%)
tiép dén 12 & duc giong (0,40%) va thap nhat
d nai (0,35%). Khuynh huéng nay tucng tu
nhu stic khang t6i thiéu. Ca stic khang t6i da
va stic khang t6i thiéu déu khéng c6 su sai
khac vé tinh biét do6i véi lon 2 va 5,5 thang
tudi (Bang 3). Thé tich binh quin héng cau
sail khac ro rét gitia cac nhém (P<0,05), cao
nhét & 5,5 thang tudi (106,36), tiép theo & 2
thang tudi (92,82), & nai (86,04) va thap nhat
g duc giong (74,52 pm?).

3.2. Ham lugng protein, cac tiéu phan
protein trong huyét thanh va ham
lugng dudng huyét, dé du tric kiém
trong mau G lgn Piétrain khang stress
Ham lugng protein téng s6 va cac tiéu

phan protein (albumin va globulin) khéng c6

su sai khac giia cac nhém tudi (P>0,05). Két
qua nay tuong ty véi nghién ciiu cua

Friendship va cs. (1984). Tuy nhién, Copland

(1976) lai cho ring ham lugng protein téng so

¢6 xu hudộng tang dan theo tuội. Nộu 6 1

thang tudi gia tri nay 1a 5,3 g/100ml thi & 6 va

12 thang tudi tuong tng 1a 7,4 va 8,1 g/100ml.
Ham lugng protein téng s6 trong huyét

thanh cta lgn Piétrain & 2 thang tudi, 5,5

thang tudi, duc giong va nai lan lugt 1a 7,4;

7,25; 7,36 va 7,34 g% (Bang 2).

Bang 2. Ham lugng protein tong s6, cac tiéu phan protein
trong huyé&t thanh ctia lgn Piétrain

Chi tiéu 2 thang tudi 5,5 thang tudi Puec gibng Nai
n Mean SD n Mean SD n Mean SD n Mean SD
Protein 6 74 061 13 7,25 054 5 7,3 0,27 10 7,34 019
tong so (g%)
Céc tiéu phan protein
Albumin (9%) 6 3,45 0,39 13 3,10 0,32 5 3,25 0,16 10 3,01 0,25
Globulin (%) 6 3,95 0,42 13 4,15 0,32 5 4,37 0,11 10 4,35 0,19
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Bang 3. Ham lugng dudng huyét, do du trit kiém tong trong mau & lgn Piétrain

o tia 2 thang tudi 5,5 thang tudi Buec gibng Nai
| lleu

n Mean SD n Mean SD n Mean SD n Mean SD
Ham lwong
dwong huyét 6 512 032 13 495 020 5 504 01 10 506 0,12
(mmoll/l)
Do du trix 15 890,67° 244,58 20 812,00 320,62 5 564,00° 21927 10 824,00®° 25048

kiém (mg%)

Trong cung hang, nhitng gia tri trung binh khong co chir cai chung nhau sai khdac ¢ mirc y nghia P < 0,05

Céc tiéu phan protein trong huyét thanh
duge trinh bay & bang 2. O lgn 2 thang tudi
ty 1& albumin va globulin dat cac gia tri
tuong tng la 3,45 g% va 3,95%; 6 lon 5,5
thang tudi tuong tng 1a 3,10 g% va 4,15%; &
lgn duc gidng 3,25 g% va 4,37 %; 6 lon nai 1a
3,01 g% va 4,35%. Theo Nguyén Xuan Tinh
va cs. (1996), ham lugng albumin va globulin
cta lon khoé manh 1an lugt 1a 4,4% va 3,9%.
Dubreuil va cs. (1990) khi nghién ctu trén
lon Yorkshire & 18 tudn tudi da c6 két qua
tuong tu (3,83 va 2,69 g/100 ml). Nhu vay,
ham lugng protein téng s6 va cac tiéu phan
protein cia lgn Piétrain theo tiing nhém tudi
trong nghién cu nay ciing nam trong
khodng ké&t qua ctia cac tic gia trén.

Ham lugng duong huyét ctua lgn Piétrain
khong c6 su chénh léch giiia cac nhém tudi
(P>0,05). O lon 2 thang tudi, 5,5 thang tudi,
duc giéng va nai cac gia tri nay lan lugt la
5,12; 4,95; 5,04 va 5,06 mmol/l (Bang 3).
Dubreuil va Lapiere (1997) da két luan ham
lugng duong huyét khong c6 sy khac biét &
cac tuan tudi (8, 12, 16 va 24 tudn) va cac gia
tri ndy dao dong trong khoang 4,28 - 5,41
mmol/l. Cac nhéom lgn (Ign con sau cai sita,
lon choai, 1gn nai hau bi va nai sinh san) 1a
yéu td tao ra su khac biét vé ham lugng
duong huyét (Friendship va cs., 1984). Nhém
tac gia tim thady ham lugng dudng huyét
giam dan theo d6 tudi, cao nhit ¢ nhém lon
sau cai siia va thap nhat 6 nai sinh san. Xu
huéng nay ctng dudge Copland (1976) tim
th&y khi nghién ctu su bién d6i ham luong
dudng huyét trén Ign tit 1 dén 12 thang tudi.

D6 du trii kiém c6 su sai khéc gifia cac
nhém (P<0,05), cao nhat & lon 2 thang tudi
(890 mg%), tiép dén 6 lon nai (824,00 mg),
lon 5,5 thang tuéi (812,00 mg) va thdp nhit
4 lon duc giong (564 mg).

4. KET LUAN

Cac chi tiéu huyét hoc ctia lgn Piétrain
khang stress c¢6 su sai khac gitia cac nhom
lgn ngoai tru chi tiéu s6 lugng hong ciu,
huyét sic t6, bach ciu ai toan, ai kiém, luong
huyét sic t6 binh quin, protein téng s6 va
ham lugng dudng huyét.

Cac chi tiéu sinh ly, sinh héa mau nidm
trong gi6éi han sinh ly cta lgn ching té dan
Ign Piétrain khang stress nuodi tai Xi nghiép
Chan nudi Déng Hiép Hai Phong phét trién
tot trong diéu kién Viét Nam.
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TÓM TẮT


Nghiên cứu được tiến hành trên 50 lợn Piétrain kháng stress (Piétrain RéHal) gồm 15 lợn 2 tháng tuổi; 20 lợn 5,5 tháng tuổi; 5 đực giống và 10 lợn nái nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp Hải Phòng nhằm xác định các chỉ tiêu huyết học và biến động của các chỉ tiêu này theo các nhóm lợn (2 tháng tuổi; 5,5 tháng tuổi, đực giống và nái). Các chỉ tiêu huyết học của lợn Piétrain kháng stress có sự sai khác giữa các nhóm lợn ngoại trừ chỉ tiêu số lượng hồng cầu, huyết sắc tố, bạch cầu ái toan, ái kiềm, lượng huyết sắc tố, protein tổng số và hàm lượng đường huyết. Các giá trị này nằm trong giới hạn sinh lý của lợn khoẻ mạnh bình thường. Đàn lợn Piétrain kháng stress từng bước thích nghi với điều kiện chăn nuôi tại Hải Phòng, Việt Nam.


Từ khóa: Chỉ tiêu huyết học, Piétrain kháng stress, Việt Nam.


SUMMARY


This study was carried out on 50 stress negative Piétrain pigs (Pietrain ReHal): 15 pigs at 2 months of age, 20 pig at 5.5 months of age, 5 boars and 10 sows raised in the livestock farm of Dong Hiep, Hai Phong in order to establish the hematological reference values and their variability according to 4 groups of pigs (2 months, 5.5 months old, boar and sow). Significant group differences were found in hematological parameters except red cells, hemoglobin, eosinophil, basophil, total protein and sugar. These values were within the normal ranges generally accepted as reference values for healthy pigs. Piétrain stress negatif pigs could gradually adapt to the animal production condition in Hai Phong, Vietnam.

Key words: Hematological parameters, stress negative Piétrain, Vietnam.  


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Lợn Piétrain RéHal là dòng Piétrain cải tiến kháng stress được tạo ra từ lai trở ngược giữa cái lai F1(Piétrain x Large White) với đực Piétrain cổ điển nhằm tận dụng các tất cả các ưu điểm của Piétrain cổ điển, đồng thời làm giảm tỷ lệ nhạy cảm với stress và cải thiện pH sau khi giết thịt (Leroy và cs., 1999a, 1999b). 


 Dòng lợn Piétrain kháng stress thuần chủng đã được nhập từ Vương quốc Bỉ về Việt nam gồm 6 lợn đực và 13 lợn cái vào cuối năm 2007 (Đỗ Đức Lực và cs., 2008). Nhóm tác giả đã đề cập đến nguồn gốc, khả năng tăng trưởng, khả năng thích nghi của dòng lợn này trong điều kiện chăn nuôi tại Việt Nam và khẳng định đàn lợn phát triển tốt trong thời gian nuôi hậu bị trong điều kiện chăn nuôi tại Hải Phòng, Việt Nam. 


Máu là một dịch thể liên quan mật thiết với mọi cơ quan, bộ phận trong cơ thể. Do đó, về mặt bệnh lý máu không những chịu ảnh hưởng của những bệnh ở riêng cơ quan tạo máu mà còn bị ảnh hưởng của của tác động ngoại cảnh bất lợi và tất cả các bệnh ở mọi cơ quan, tổ chức khác nhau trong cơ thể (Hồ Văn Nam và cs., 1996).


Khi nghiên cứu các chỉ tiêu về máu của lợn ở các nhóm tuổi khác nhau trong điều kiện khí hậu nóng ẩm nhiệt đới, Aladi và cs. (2008) khẳng định không có sự khác biệt về chỉ tiêu huyết học giữa các nhóm tuổi. Tuy nhiên, Friendship và cs. (1984) đã xác định các giá trị tham chiếu huyết học cho lợn cai sữa, lợn choai, lợn nái hậu bị và khẳng định tuổi là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu.


Hiện nay đàn lợn Piétrain kháng stress đang được nhân giống thuần chủng và tạo đàn hạt nhân tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp Hải Phòng, song các chỉ tiêu về huyết học chưa được đề cập đến. Những kết quả nghiên cứu sẽ là những dữ liệu về huyết học của đàn lợn Piétrain kháng stress trong điều kiện Việt Nam.


2. vật liệu Và PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU


2.1. Đối tượng nghiên cứu 


Nghiên cứu được tiến hành trên đàn lợn Piétrain kháng stress nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp Hải Phòng.


Các chỉ tiêu huyết học được phân tích trên 50 lợn Piétrain kháng stress thuần chủng bao gồm: lợn nái (10 con); lợn đực giống (5 con); lợn 5,5 tháng tuổi (20 con) và lợn 2 tháng tuổi (15 con).


2.2. Địa điểm nghiên cứu 


Phòng thí nghiệm Bộ môn Nội - Chẩn - Dược - Độc chất, Khoa Thú y, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp Hải Phòng.

2.3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 


Một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu (số lượng hồng cầu, số lượng bạch cầu, tỷ khối, huyết sắc tố, tốc độ huyết trầm, sức kháng, công thức bạch cầu, thể tích hồng cầu và lượng huyết sắc tố) được phân tích bằng máy huyết học 18 thông số - HemaScream 18.


Hàm lượng protein tổng số và các tiểu phần protein (albumin và globulin) được xác định bằng khúc xạ kế và điện di Protein huyết thanh trên phiến Acetatcellulo.


Hàm lượng đường huyết và độ dự trữ kiềm được xác định bằng máy glucometter với phương pháp Nevodob.


So sánh sự sai khác giữa các nhóm bằng phép phân tích phương sai trên phần mềm SAS 9.1 theo mô hình sau:


               yij = ( + (i + ij 

Trong đó: 


yij: giá trị quan sát thứ j của chỉ tiêu
              nghiên cứu  ở nhóm i,


(: trung bình của chỉ tiêu nghiên cứu,


(i: ảnh hưởng của nhóm i (hoặc tính biệt i), 


ij : sai số ngẫu nhiên. 


Các tham số thống kê tính toán bao gồm: dung lượng mẫu (n), trung bình (Mean) và độ lệch chuẩn (SD). So sánh giá trị trung bình theo cặp bằng phép so sánh Tukey.


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU


3.1. Một số chỉ tiêu huyết học của lợn
        PiÐtrain kháng stress 


Các chỉ tiêu huyết học của lợn Piétrain kháng stress 2 tháng tuổi; 5,5 tháng tuổi, nái và đực giống được trình bày ở bảng 1. 


Số lượng hồng cầu trung bình ở lợn 2 tháng tuổi; 5,5 tháng tuổi, lợn đực giống và nái sinh sản lần lượt là  6,52; 6,55;  5,79  và 6,00 triệu/mm3 máu (Bảng 2). Số lượng hồng cầu không có sự khác biệt giữa các nhóm tuổi (P>0,05). ở nhóm tuổi 2 và 5,5 tháng, chỉ tiêu này cũng không có sự sai khác giữa đực và cái (Bảng 3). 


		Bảng 1. Chỉ tiêu huyết học của lợn Piétrain kháng stress theo nhóm tuổi 




Chỉ tiêu

		2 tháng tuổi

		

		5,5 tháng tuổi

		

		Đực giống

		

		Nái sinh sản



		

		n

		Mean

		SD

		

		n

		Mean

		SD

		

		n

		Mean

		SD

		

		n

		Mean

		SD



		Số lượng hồng cầu (106/mm³)

		15

		6,52

		0,98

		

		20

		6,55

		0,72

		

		5

		5,79

		0,37

		

		10

		6,00

		0,75



		Số lượng bạch cầu (103/mm³)

		15

		16,47a

		2,35

		

		20

		14,61b

		1,54

		

		5

		17,68a

		1,58

		

		10

		17,99a

		1,66



		Tỷ khối (%)

		6

		54,00ab

		16,40

		

		13

		68,00a

		12,33

		

		5

		42,80b

		11,97

		

		10

		50,80b

		14,46



		Huyết sắc tố (g%)

		15

		12,35

		3,29

		

		20

		14,39

		3,01

		

		5

		13,32

		1,81

		

		10

		11,41

		2,99



		Tốc độ huyết trầm (mm)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		15 phút

		15

		0,53b

		0,61

		

		20

		0,43b

		0,59

		

		5

		2,80a

		2,05

		

		10

		0,75b

		0,35



		30 phút

		15

		1,10b

		0,76

		

		20

		0,85b

		0,59

		

		5

		3,90a

		3,32

		

		10

		1,35b

		0,58



		45 phút

		15

		1,83b

		1,28

		

		20

		1,28b

		0,80

		

		5

		5,60a

		4,99

		

		10

		2,15b

		1,13



		60 phút

		15

		2,57b

		2,24

		

		20

		1,68b

		1,04

		

		5

		6,70a

		5,81

		

		10

		3,40b

		2,46



		Sức kháng (% NaCl)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tối đa

		6

		0,45a

		0,03

		

		13

		0,46a

		0,02

		

		5

		0,40b

		0,04

		

		10

		0,35c

		0,03



		Tối thiểu

		6

		0,68a

		0,02

		

		13

		0,68a

		0,02

		

		5

		0,65ab

		0,03

		

		10

		0,62b

		0,05



		Công thức bạch cầu (%)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Ái toan

		15

		2,93

		0,96

		

		20

		3,50

		1,32

		

		5

		3,00

		1,73

		

		10

		2,50

		1,27



		Ái kiềm

		15

		3,27

		0,96

		

		20

		3,55

		1,36

		

		5

		3,40

		0,89

		

		10

		3,20

		1,32



		Trung tính

		15

		42,00b

		4,42

		

		20

		41,55b

		5,07

		

		5

		50,80a

		3,35

		

		10

		43,40b

		5,48



		Lâm ba cầu

		15

		45,73a

		6,03

		

		20

		45,30a

		5,42

		

		5

		38,80b

		4,32

		

		10

		44,90a

		5,51



		Đơn nhân lớn

		15

		6,13ab

		2,26

		

		20

		6,35a

		2,08

		

		5

		4,00b

		2,12

		

		10

		6,00ab

		2,79



		Thể tích bình quân hồng cầu (μm3)

		6

		92,82ab

		31,10

		

		13

		106,36a

		20,26

		

		5

		74,52b

		22,57

		

		10

		86,04ab

		27,89



		Lượng huyết sắc tố bình quân (Pg)

		6

		22,92

		1,56

		

		13

		22,24

		4,24

		

		5

		23,00

		2,69

		

		10

		19,17

		5,23





Trong cùng hàng, những giá trị trung bình không có chữ cái chung nhau sai khác ở mức ý nghĩa P < 0,05


Số lượng bạch cầu ở lợn 5,5 tháng tuổi có giá trị thấp nhất (P<0,05), trong khi đó ở 3 nhóm tuổi còn lại không có sự sai khác (P>0,05). Số lượng bạch cầu của lợn 2 tháng tuổi, 5,5 tháng tuổi, đực giống và nái lần lượt là 16,47; 14,61; 17,68 và 17,99 nghìn/mm máu (Bảng 2). Đối với cả hai tính biệt cái và đực ở 2 và 5,5 tháng tuổi, số lượng bạch cầu lần lượt là 16,73; 16,08 và 14,37; 14,86 nghìn/mm3 máu. Lợn nái Piétrain cũng có số lượng bạch cầu cao hơn con đực tuy nhiên sự sai khác không có ý nghĩa thống kê (P>0,05).


Tỷ khối hồng cầu có sự khác biệt giữa các nhóm tuổi (P<0,05). Giá trị này cao nhất ở lợn 5,5 tháng tuổi (68,00), tiếp đến là ở lợn 2 tháng tuổi (54,00), nái (50,80) và thấp nhất ở đực giống (42,80%). Tính biệt không ảnh hưởng đến chỉ tiêu này của lợn ở 2 và 5,5 tháng tuổi (P>0,05). Các giá trị này ở lợn cái và đực là 47,00 và 68,00 đối với 2 tháng tuổi và 62,67 và 72,57 đối với 5,5 tháng tuổi (Bảng 3). Các giá trị này tuy chênh lệch lớn, nhưng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê có thể do dung lượng mẫu còn hạn chế.


Công thức bạch cầu của lợn Piétrain có sự khác biệt giữa các nhóm đối tượng. Bạch cầu trung tính, lâm ba cầu và đơn nhân lớn có sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm (P<0,05) nhưng công thức bạch cầu ái toan và ái kiềm lại không có sự khác biệt (P>0,05). Nếu như  bạch cầu trung tính ở đực giống đạt giá trị cao nhất thì các giá trị lâm ba cầu và đơn nhân lớn lại có giá trị thấp nhất (Bảng 2).


Huyết sắc tố không có sự khác biệt giữa các nhóm và giữa các tính  biệt đối với lợn 2 và 5,5 tháng tuổi (P>0,05). Hàm lượng huyết sắc tố của lợn 2 tháng tuổi, 5,5 tháng tuổi, đực giống và nái lần lượt là 12,35; 14,39; 13,32 và 11,41 g% (Bảng 2). Tốc độ huyết

trầm có sự khác biệt giữa các nhóm (P<0,05) nhưng không có sự khác biệt giữa tính biệt đối với lợn 2 và 5,5 tháng tuổi (P>0,05). ở tất cả các thời điểm, tốc độ huyết trầm của đực giống luôn đạt giá trị cao  nhất (2,8; 3,9; 5,6 và 6,7). Không có sự khác biệt về tốc độ huyết trầm giữa 3 nhóm 2,2; 5,5 và nái ở tất cả các thời điểm.


Sức kháng hồng cầu tối đa và tối thiểu có sự khác biệt giữa các nhóm (P<0,05). Sức kháng tối đa không có sự sai khác giữa 2 nhóm 2 và 5,5 tháng tuổi (0,45 và 0,46%) tiếp đến là ở đực giống (0,40%) và thấp nhất ở nái (0,35%). Khuynh hướng này tương tự như sức kháng tối thiểu. Cả sức kháng tối đa và sức kháng tối thiểu đều không có sự sai khác về tính biệt đối với lợn 2 và 5,5 tháng tuổi (Bảng 3). Thể tích bình quân hồng cầu sai khác rõ rệt giữa các nhóm (P<0,05), cao nhất ở 5,5 tháng tuổi (106,36), tiếp theo ở 2 tháng tuổi (92,82), ở nái (86,04) và thấp nhất ở đực giống (74,52 (m3).


3.2. Hàm lượng protein, các tiểu phần
        protein trong huyết thanh và hàm
        lượng đường huyết, độ dự trữ kiềm
        trong máu ở lợn Piétrain kháng stress 


Hàm lượng protein tổng số và các tiểu phần protein (albumin và globulin) không có sự sai khác giữa các nhóm tuổi (P>0,05). Kết quả này tương tự với nghiên cứu của Friendship và cs. (1984). Tuy nhiên, Copland (1976) lại cho rằng hàm lượng protein tổng số có xu hướng tăng dần theo tuổi. Nếu ở 1 tháng tuổi giá trị này là 5,3 g/100ml thì ở 6 và 12 tháng tuổi tương ứng là 7,4 và 8,1 g/100ml.


Hàm lượng protein tổng số trong huyết thanh của lợn Piétrain ở 2 tháng tuổi, 5,5 tháng tuổi, đực giống và nái lần lượt là 7,4; 7,25; 7,36 và 7,34 g% (Bảng 2).


Bảng 2. Hàm lượng protein tổng số, các tiểu phần protein
trong huyết thanh của lợn Piétrain


		Chỉ tiêu

		2 tháng tuổi

		

		5,5 tháng tuổi

		

		Đực giống

		

		Nái



		

		n

		Mean

		SD

		

		n

		Mean

		SD

		

		n

		Mean

		SD

		

		n

		Mean

		SD



		Protein


tổng số (g%)

		6

		7,4

		0,61

		

		13

		7, 25

		0,54

		

		5

		7, 36

		0, 27

		

		10

		7, 34

		0,19



		Các tiểu phần protein



		Albumin (g%)

		6

		3,45

		0,39

		

		13

		3,10

		0,32

		

		5

		3,25

		0,16

		

		10

		3,01

		0,25



		Globulin (%)

		6

		3,95

		0,42

		

		13

		4,15

		0,32

		

		5

		4,37

		0,11

		

		10

		4,35

		0,19





Bảng 3. Hàm lượng đường huyết, độ dự trữ kiềm tổng trong máu ở lợn Piétrain 


		Chỉ tiêu

		2 tháng tuổi

		5,5 tháng tuổi

		Đực giống

		Nái



		

		n

		Mean

		SD

		n

		Mean

		SD

		n

		Mean

		SD

		n

		Mean

		SD



		Hàm lượng đường huyết (mmol/l)

		6

		5,12

		0,32

		13

		4,95

		0,20

		5

		5,04

		0,11

		10

		5,06

		0,12



		Độ dự trữ kiềm (mg%)

		15

		890,67a

		244,58

		20

		812,00ab

		320,62

		5

		564,00b

		219,27

		10

		824,00ab

		250,48





Trong cùng hàng, những giá trị trung bình không có chữ cái chung nhau sai khác ở mức ý nghĩa P < 0,05

Các tiểu phần protein trong huyết thanh được trình bày ở bảng 2. ở lợn 2 tháng tuổi tỷ lệ albumin và globulin đạt các giá trị tương ứng là 3,45 g% và 3,95%; ở lợn 5,5 tháng tuổi tương ứng là 3,10 g% và 4,15%; ở lợn đực giống 3,25 g% và 4,37 %; ở lợn nái là 3,01 g% và 4,35%. Theo Nguyễn Xuân Tịnh và cs. (1996), hàm lượng albumin và globulin của lợn khoẻ mạnh lần lượt là 4,4% và 3,9%. Dubreuil và cs. (1990) khi nghiên cứu trên lợn Yorkshire ở 18 tuần tuổi đã có kết quả tưong tự (3,83 và 2,69 g/100 ml). Như vậy, hàm lượng protein tổng số và các tiểu phần protein của lợn Piétrain theo từng nhóm tuổi trong nghiên cứu này cũng nằm trong khoảng kết quả của các tác giả trên.


Hàm lượng đường huyết của lợn Piétrain không có sự chênh lệch giữa các nhóm tuổi (P>0,05). ở lợn 2 tháng tuổi, 5,5 tháng tuổi, đực giống và nái các giá trị này lần lượt là 5,12; 4,95; 5,04 và 5,06 mmol/l (Bảng 3). Dubreuil và Lapiere (1997) đã kết luận hàm lượng đường huyết không có sự khác biệt ở các tuần tuổi (8, 12, 16 và 24 tuần) và các giá trị này dao động trong khoảng 4,28 - 5,41 mmol/l. Các nhóm lợn (lợn con sau cai sữa, lợn choai, lợn nái hậu bị và nái sinh sản) là yếu tố tạo ra sự khác biệt về hàm lượng đường huyết (Friendship và cs., 1984). Nhóm tác giả tìm thấy hàm lượng đường huyết giảm dần theo độ tuổi, cao nhất ở nhóm lợn sau cai sữa và thấp nhất ở nái sinh sản. Xu hướng này cũng được Copland (1976) tìm thấy khi nghiên cứu sự biến đổi hàm lượng đường huyết trên lợn từ  1 đến 12 tháng tuổi.


Độ dự trữ kiềm có sự sai khác giữa các nhóm (P<0,05), cao nhất ở lợn 2 tháng tuổi (890 mg%), tiếp đến ở lợn nái (824,00 mg), lợn 5,5 tháng tuổi (812,00 mg) và thấp nhất ở lợn đực giống (564 mg).


4. KẾT LUẬN

Các chỉ tiêu huyết học của lợn Piétrain kháng stress có sự sai khác giữa các nhóm lợn ngoại trừ chỉ tiêu số lượng hồng cầu, huyết sắc tố, bạch cầu ái toan, ái kiềm, lượng huyết sắc tố bình quân, protein tổng số và hàm lượng đường huyết. 


Các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu nằm trong giới hạn sinh lý của lợn chứng tỏ đàn lợn Piétrain kháng stress nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp Hải Phòng phát triển tốt trong điều kiện Việt Nam.
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